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Thuỷ lợi phí nên thu hay miễn ?







TS. Đoàn Thế Lợi





GĐ. Trung tâm NC kinh tế thuỷ lợi

Đ· có kiến nghị miễn thuỷ lợi phí cho sản xuất nông nghiệp, coi đó là giải pháp hỗ trợ nông dân để nâng cao thu nhập và mức sống. Bài viết này trình bày một số ý kiến xung quanh chủ đề “Thuỷ lợi phí nên thu hay miễn?”
Tìm giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao đời sống cho bà con nông dân đang là một trong những nội dung quan trọng đang được Đảng và Chính phủ hết sức quan tâm, đặc biệt khi Việt nam đã trở thành thành viên chính thức cuả tổ chức  WTO, nền kinh tế Việt Nam hội nhập với nền kinh tế Quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong các diễn đàn Quốc Hội gần đây, một số đại biểu Quốc hội cũng đang hết sức băn khoăn và lo lắng cho  đời sống của bà con nông dân trước ngưỡng cửa  hội nhập khi mà lĩnh vực  nông nghiệp  thu hút tới trên 55% lực lượng lao động xã hội và chiếm  hơn  73.6 % dân số. Chính vì vậy mà  một số đại biểu Quốc hội đã kiến nghị Bộ NN & PTNT nghiên cứu đề xuất Chính phủ miễn giảm thuỷ lợi phí cho sản xuất nông nghiệp, coi đó là giải pháp hỗ trợ nông dân để nâng cao thu nhập và mức sống.
 Tìm giải pháp để khoan sức dân, nâng cao thu nhập và mức sống cho nông dân là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và hết sức cấp bách hiện nay, nhưng vấn đề cần bàn luận là tìm giải pháp nào  để bà con nông dân nhận được sự trợ giúp của Nhà nước nhiều nhất; nhà nước lại phải chi  ít nhất; sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên của đất nước; tạo tiền đề thúc đẩy phát triển  sản xuất ổn định vững chắc; bảo đảm công bằng cho mọi tầng lớp dân c­.v.v. là điều cần tính toán, nghiên cứu xem xét trước khi quyết định.   Và như vậy “miễn thuỷ lợi phí “ đã phải là giải pháp tối ưu để hộ trợ sản xuất nông nghiệp và bà con nông dân chưa?. Xung quanh vấn đề này,  Người viết bài  xin có một số  ý kiến  trao đổi sau đây:
1.  Sẽ  là không công bằng giữa các vùng dân cư giữa nơi có công trình và nới chưa có công trình, giữa vùng vùng có điều kiện sản xuất thuận lợi và vùng khó khăn, giữa hộ nghèo và hộ giàu 

Theo khoản 3 Điều 2 Pháp lệnh  Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 03/2001/L-CTN ngày 15/4/2001,  “thuỷ lợi phí là phí dịch vụ về nước thu từ tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi cho mục đích sản xuất nông nghiệp để góp phần chi phí cho việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng và bảo vệ công trình thủy lợi”. Tại Khoản b, c  Điều 19 của Nghị định số 143 /2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 hướng dẫn thí hành Pháp lệnh lại quy định  thủy lợi phí chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước trồng lúa, rau, màu, cây vụ đông, cây công nghiệp ngắn ngày và sản xuất muối. Như vậy nếu miễn hay giảm thuỷ lợi phí đồng loạt thì đối tượng được hưởng chính sách đó chỉ  gồm các hộ nông dân trồng lúa, rau, màu, cây vụ đông, cây công nghiệp ngắn ngày (dưới 1 năm) và sản xuất muối  đang sử dụng nước từ các công trình thuỷ lợi do Nhà nước đầu tư xây dựng và quản lý.  Những hộ nông dân đã chuyển đổi mô hình sản xuất và cơ cấu cây trồng (hiện không  trồng lúa, rau, màu, cây vụ đông, cây công nghiệp ngắn ngày) là không được hưởng lợi từ chính sách miễn hay giảm thuỷ lợi phí (viết tắt MGTLP) và đặc biệt những hộ nông dân đến nay vẫn chưa được Nhà nước đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi thì không được lợi gì 

Theo báo cáo của Cục Thuỷ lợi, tính đến nay các công trình thuỷ lợi do Nhà nước đầu tư xây dựng chỉ mới đáp ứng được khoảng 30 % diện tích đất nông nghiệp  và chủ yếu lại nằm ở các vùng đồng bằng có điều kiện sản xuất tương đối thuận lợi, trong khi đó còn gần 70% diện tích đất nông nghiệp vẫn chưa có công trình thuỷ lợi, thậm chí có nơi thiếu cả nguồn nước sinh hoạt. Để duy trì cuộc sống họ phải tự tìm cách xoay xở  để  xây dựng công trình tạm hoặc sản xuất theo kiểu nhờ trời, mà phần lớn các hộ nông dân này lại ở các vùng khó khăn (vùng nói, vùng sâu, vùng xa) nơi có đời sống hết sức khó khăn mà lại không được hưởng sự trợ giúp của Nhà nước từ chính sách MGTLP. Mặt khác, theo khoản 2, Điều 19 Nghị định 143, mức thủy lợi phí mới tính đến vị trí cống đầu kênh nội đồng của tổ chức hợp tác dùng nước, và như vậy ở những nơi Nhà nước đã đầu tư xây dựng các hệ thống công trình tương đối hoàn chỉnh (cấpnước đến công đầu kênh nội đồng) là được hưởng lợi nhiều nhất (chủ yếu các tỉnh ở vùng ĐBSH, Bắc trung bộ ). Các tỉnh miền núi, các tỉnh ở vùng ĐBSCL.v.v khi nhà nước chỉ mới đầu tư xây dựng công trình đầu mối hoặc các trục kênh chính, phần còn lại đều do bà con nông dân tự đầu tư xây dựng và quản lý và do vậy  mức hưởng lợi từ chính sách là không đáng kể.
Chẳng hạn  ở Sơn La, tính đến năm 2005 toàn tỉnh có 2.186 công trình thuỷ lợi tưới cho khoảng  24.500 ha lúa nước, tạo nguồn phục vụ tưới ẩm cho 2500 và hơn 40.000 ha cây công nghiệp, cây ăn quả đạt ,  kết hợp cấp nước sinh hoạt cho hơn 42 vạn dân.   Trong đó  chỉ có  195 công trình với diện tích tưới 6233 ha ( bằng 26 % ) thuộc diện phải nộp  thuỷ lợi phí cho công ty khai thác công trình thuỷ lợi Sơn La hoặc các trạm thuỷ lợi huyện;  số còn lại (1991 công trình) do HTXNN hoặc hội dùng nước quản lý,  nếu miễn giảm thuỷ lợi phí thì chỉ có các hộ nông dân nằm trong  số 26 % diện tích phải thu thuỷ lợi phí được hưởng lợi. Tương tự, hầu hết các tỉnh vùng ĐBSLC, các hộ nông dân chỉ phải nộp thuỷ lợi phí tạo nguồn với mức thu rất thấp (20 - 40 kg/ha)  vì các công trình thuỷ lợi lấy nước từ các trục kênh chính đều do các tổ chức HTX, tổ hợp tác dùng nước.v.v đầu tư xây dựng và quản lý, nếu miễn giảm thuỷ lợi phí thì  họ cũng chẵng được bao nhiêu. 

2. Nhà nước sẽ phải chi rất nhiều và nông dân sẽ chẳng nhận được bao nhiêu

Tính đến năm 2003 cả nước đã xây dựng được 75 hệ thống thủy lợi lớn; 1967 hồ chứa có dung tích trữ lớn hơn 0,2 triệu m3, tổng dung tích trữ 24,8 tỷ m3, trong đó có 10 hồ chứa thuỷ điện với tổng dung tích trữ 19 tỷ m3 và 1957 hồ chứa và nhiều đập dâng, hồ chứa nhỏ có nhiệm vụ chính là tưới; trên 10.000 trạm bơm (Q=24,8 triệu m3/h), trong đó trên 2.000 trạm bơm lớn; trên 1.000 km kênh trục lớn, hơn 5.000 cống tưới, tiêu lớn, 23.000 km bờ bao. Mặc dầu các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quản lý khai thác công trình thuỷ lợi đã và đang tăng cương công tác quản lý nhưng hiệu quả mà các công trình thuỷ lợi vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của công trình (theo đánh giá chung, các hệ thống thuỷ nông mới khai thác được khoảng 50 - 60 % năng lực thiết kế, thậm chí có những  hệ thống chỉ đạt khoảng  30 %),  công trình xuống cấp nghiêm trọng, diện tích tưới tiêu giảm đi, chất lượng dịch vụ không bảo đảm. Công tác tưới tiêu luôn bị động trước các diễn biến phức tạp của thời tiết đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, dân sinh kinh tế - xã hội, đặc biệt trong những năm gần đây, khi mà hạn hán, lũ lụt có chiều hướng xẩy ra ngày càng khốc liệt.  Hàng năm Nhà nước lại phải đầu tư hàng trăm  tỷ đồng cho công tác tu sửa, nâng cấp công trình  mà vẫn không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất và đời sống. 
  Nếu sử dụng nước không phải trả tiền, hoặc trả tiền quá thấp thì việc sử dụng lãng phí nước là không thể tránh khỏi và tình trạng đầu kênh thì úng ngập cuối kênh thì khô hạn, tranh chấp nước là điều khó tránh khỏi và chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, khí đó cái được của người nông dân chắc chắn sẽ nhỏ hơn rất nhiều cái mà họ mất đi.  ở vùng ĐBSH, trong điều kiện bình thường 1ha sẽ thu được 12 tấn thóc/năm = 36.000.000,đ/ha/năm (giá thóc 3000đ/kg), mức thu thuỷ lợi phí bình quân ước tính  khoảng 1.200.000,0đ/ha /năm, nếu miễn thuỷ lợi phí  một hộ gia đình sẽ được hưởng lợi từ chính sách này là 360.000,0đ/năm (bình quân 1 hộ ở ĐBSH có 0,3 ha đất canh tác), chỉ bằng khoảng  3.3% tổng thu nhập. Nhưng nếu không đủ nước tưới tiêu, năng suất giảm khoảng 10 % thì sẽ mất đi 1.080.000,0 đ/ha/năm,  như vậy cái mất sẽ lớn hơn nhiều, đó là chưa kể phần diện tích canh tác phải giảm đi do không có nước tưới. Hơn nữa, khi sử dụng nước không phải trả tiền, sẽ không có rằng buộc trách nhiệm và quyền lợi giữa người bán và người mua, là nguồn gốc nảy sinh sự trì trệ, yếu kém trong tổ chức quản lý điều hành, thui chét động lực phát triển, tha hoá cán bộ, dẫn đến chi phí quản lý vận hành quá lớn, công trình sẽ xuống cấp nhanh và Nhà nước lại phải đổ vào nhiều nghìn tỷ đồng để duy trì hoạt động của các hệ thống công trình thuỷ lợi.  Và liệu miển giảm thuỷ lợi phí đã đủ để giúp nông dân cải thiện và nâng cao mức sống ?,  trong khi bà con nông dân hiện đang phải đóng góp nhiều khoản khác như  quỹ an ninh quốc phòng , quỹ  ơn đáp nghĩa, quỹ xây dựng cơ sở hạ tâng, quỹ phòng chống lụt bão, quy vì ngưòi nghèo.v.v.(và không ít khoản thu theo kiểu lệ làng). Tổng số tiền phải nộp hàng năm cũng rất đáng kể
3. Các công ty Quản Lý Khai Thác Công Trình Thuỷ Lợi sẽ rất khó khăn trong hoạt động 

 Thuỷ lợi phí được sử dụng để góp phần trang trải các chi phí quản lý, duy tu, bảo dưỡng và bảo vệ công trình thủy lợi.  Theo số liệu tổng hợp của năm 2005,  cả nước thu được 793.438.000.000,0 đồng  thuỷ lợi phí ( xem bảng 1).
Bảng 1.               Tổng hợp mức thu thuỷ lợi phí toàn quốc năm 2005

(Thu theo Nghi định 143 /2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003)
	TT
	Vùng
	Tổng thu TLP (đ)

	1
	MIỀN NÚI PHÍA BẮC
	57.935.000.000

	2
	ĐB. SÔNG HỒNG
	362.005.000.000

	3
	BẮC TRUNG BỘ
	138.758.000.000

	4
	DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
	68.877.000.000

	5
	TÂY NGUYÊN
	14.139.000.000

	6
	ĐÔNG NAM BỘ
	48.625.000.000

	7
	ĐB. SÔNG CỬU LONG
	103.095.000.000

	 
	TỔNG CỘNG
	793.438.000.000


Theo kết quả khảo sát nghiên cứu, tính đến 12 năm 2006 cả nước có 100 doanh nghiệp Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi (QLKTCTTL)  với 22.569 cán bộ công nhân viên. Nguồn thu chủ yếu của Doanh nghiệp là thuỷ lợi phí (bình quân 69,3%), các nguồn thu khác không đáng kể (xem bảng 2). 

Bảng 2.           Nguồn thu của các doanh nghiệp QLKTCTTL (tính theo tỷ lệ %)

	Phân theo vùng
	Thu từ thuỷ lợi phí (%)
	Thu từ các nguồn khác(%)

	Vùng núi phía bắc
	86.2
	13.8

	Vùng Đồng bằng Sông hồng
	88.4
	11.6

	Vùng Bắc Trung bộ
	87.3
	12.7

	Vùng Duyên Hải miền trung
	86.6
	13.4

	Vùng Tây nguyên
	47.9
	52.1

	Vùng đông Nam bộ
	45.6
	54.4

	Vùng Đồng bằng Sông cửu Long
	42.9
	57.1

	Bình quân cả nước
	69.3
	30.7


Số tiền thuỷ lợi phí thu được chủ yếu dùng để trả lương cho cán bộ công nhân của các công ty QLKTCT thuỷ lợi và chi phí quản lý doanh nghiệp (chiếm 53,3 %), chi phí sửa chữa thường xuyên khoảng 15 % (xem bảng 2).  Ngoài khoản thuỷ lợi phí, hàng năm ngân sách Nhà nước còn phải bỏ ra hàng trăm tỷ để chi cho  công tác chống úng, chống hạn và chi cho công tác sửa chữa công trình.v.v. Nếu miễn hoặc giảm thuỷ lợi phí thì ngân sách Nhà nước phải chi một khoản kinh phí khá lớn để trang trải các chi phí hoạt động của các công ty  QLKTCTTL  và điều này là hết sức khó khăn cho các tỉnh nghèo, khi mà thu  ngân sách địa phương chưa đủ để trang trải các chi phí hoạt động tối thiểu cần thiết trên địa bàn, hàng năm ngân sách Trung ương còn phải cấp bù ( năm 2004, cả nước chỉ có 10 tỉnh không nhận cấp bù từ ngân sách Trung ương)  và các công ty  QLKTCTTL  sẽ hoạt động như thé nào?

4. Sẽ là rất khó khăn để thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác quản lý thuỷ lợi và đi ngược xu hướng chung của thế giới
Trong nhưng năm gần đây, Bộ NN & PTNT đang chủ trương xã hội hoá công tác thuỷ lợi, tăng cường vai trò tham gia của người hưởng lợi, từng bước  chuyển giao quản lý các hệ thống tưới vừa và nhỏ từ các công ty QLKTCTTL sang người sử dụng nước thông qua loại hình HTX, tổ hợp tác, hội dùng nước .v.v, theo xu hướng chung của thế giới. Đã có nhiều địa phương  chủ động triển khai phân cấp quản lý và đạt kết quả rất tốt.  Tính đến nay có khoảng 12.000 tổ chức quản lý thuỷ nông cơ sở,  một số tỉnh  tổ chức thuỷ nông cơ sở đã đảm nhận gần như toàn bộ công tác quản lý, tu sửa các công trình  và họ tự quyết định mức thu thuỷ lợi phí như Tuyên Quang, Đồng Tháp, An Giang.v.v.  Nếu miễn thuỷ lợi phí, thì việc xã hội hoá công tác thuỷ lợi  là cực kỳ khó khăn và cũng có nghĩa là đi ngược lại chủ trương xã hội hoá, đó là xu hướng chung của thế giới. 
5. Nhà nước đã có chính sách miễn giảm thuỷ lợi phí nhưng vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc

  Nhà nước đã có chính sách miển giảm thuỷ lợi phí, tuy nhiên không phải miễn giảm đồng loạt mà chỉ miển giảm trong những trường hợp cụ thể.  Theo khoản 2 Điều 16 và khoản a, Điều 19 của Nghị định 143 quy định “ các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn thủy lợi phí; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì giảm từ 50% đến 70% mức thủy lợi phí; khi gặp thiên tai mất mùa giÈm từ 50 -100% thuỷ lợi phí ( thiệt hại < 30% sản lượng được giảm 50% thủy lợi phí; thiệt hại từ 30% -  < 50% sản lượng được giảm 70% và thiệt hại >50 % sản lượng được miễn hoàn toàn thuỷ lợi phí)”. Với các quy định như hiện nay  thì đối tượng được hưởng miễn giảm thuỷ lợi phí là tương đối rộng và mức độ miễn giảm cũng khá lớn. 
 Như vậy nông dân không được hưởng chính sách miễn giảm thuỷ lợi phí là do đâu?, do thiếu thiếu kiên quyết trong tổ chức thực hiện, hay là  tình trạng “trên bảo dưới không nghe” ?. 
Hơn nữa miễn giảm thuỷ lợi phí phải đúng đối tượng, chứ không thể miển giảm tràn lan, đồng loạt được. Và không thể miển giảm thuỷ lợi phí cho những hộ giàu tích tụ nhiều ruộng đất mà nguồn gốc là mua lại từ các hộ nghèo, vì nếu làm như vậy là đi ngược với mục tiêu trợ giúp của Nhà nước. Nơi điều kiện sản xuất NN khó khăn, đời sống của nông dân khó khăn  thì miễn giảm nhiều và ngược lại.  
 Tóm lại, trong một nền kinh tế thị trường hoặc dựa trên cơ chế thị trường, khi đưa ra một quyết sách cần phải được  phân tích cặn kẽ trước khi quyết định. Một chính sách hợp lý, phải dựa trên cơ sở khoa học, tuân thủ  các nguyên tắc và phương pháp tiếp cận phù hợp và  phải đặt tổng hoà trong bốn nhóm mục tiêu liên quan với nhau đó là 1) hiệu quả kinh tế kinh tế xã hội; 2) ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng; 3) sự công bằng; và 4), các mục tiêu xã hội khác. Để thay đổi một chính sách cần phải có tổng kết đánh giá, chỉ ra các tồn tại bất cập mới có hướng sửa đổi và hoàn thiện, nếu chỉ dựa vào suy nghĩ chủ quan mà đi đến một quyết định vội vàng, thì hậu quả sẽ là khôn lường và phải mất nhiều năm mới có thể sữa đổi được.  

Như vậy nên miễn hay giảm thuỷ lợi phí?  Và giảm thì giảm như thế nào, mức độ giảm bao nhiêu?, giảm cho ai ?  ở đầu ?,  cấp nào chi trả ?.  Khi miển giảm thuỷ lợi phí thì mô hình quản lý các công trình thuỷ lợi  sẽ như thế nào ?; .v.v.

Và vấn đề cần phải cân nhắc xem xét kỷ lưỡng là  “miễn giảm thuỷ lợi phí có phải là giải pháp tối ưu  để hộ trợ sản xuất nông nghiệp hay không ?, và miễn giảm thuỷ lợi phí đã đủ để cải thiện và nâng cao mức sống cho bà còn nông dân chưa?, Nhà nước sẽ phải chi bao nhiêu và bà con nông dân nhận được bao nhiêu ? v.v. ..v.v”   là các vấn đề cần phải bàn luận, nghiên cứu, xem xét thấu đáo trước khi quyết định. Khi chưa có quyết định chính thức của Chính phủ thì  nên chấp hành nghiêm các thể chế chính sách hiện hành, tránh tình trạng mỗi nơi làm một phách, vi phạm pháp luật  và  tạo ra các dư luận không tốt trong nhân dân giữa các vùng miền ./.

